
 

Vấn đề nhân quyền đối với châu á trong  
chính sách đối ngoại của chính quyền mới ở Mỹ -  

cách tiếp cận đa phương hay song phương? 

 

Nguyễn Hồng HẢI (*) 

Từ nhiều thập kỷ nay, nhân quyền được xem là một trong những trụ cột 
trong chính sách đối ngoại của các chính quyền Mỹ. Trong quan hệ với 
các nước châu á, cùng với vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là 
một ưu tiên  trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực này. Tuy 
nhân quyền là vấn đề cố hữu trong chính sách đối ngoại của Mỹ, song 
cách tiếp cận nó không phải là không đổi, mà phụ thuộc vào quan điểm 
và chính sách đối ngoại chung của từng chính quyền Mỹ. 
Trong bài viết này, tác giả xem xét vấn đề nhân quyền đối với châu á nói 
chung và Việt Nam nói riêng trong chính sách đối ngoại của một vài chính 
quyền Mỹ trước đây và dưới thời Tổng thống Barack Obama sắp tới.  
Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đến các nhà 
nghiên cứu và bạn đọc. 

 

1. Mối quan tâm về nhân quyền, sự khác biệt 
trong cách hiểu về nhân quyền giữa châu á và Mỹ, 
và nhân quyền trong chính sách đối ngoại của các 
chính quyền Mỹ với châu ¸ 

Trong lịch sử phát triển, quyền con 
người chỉ thực sự được quan tâm và 
quốc tế hóa – dưới cả góc độ lập pháp và 
thực tiễn – kể từ sau Thế Chiến thứ 
Hai. Năm 1945, sự ra đời của Liên Hợp 
Quốc (LHQ) và bản Hiến chương của tổ 
chức này được xem là đặt nền móng cho 
việc ghi nhận sự cần thiết phải bảo vệ 
quyền con người ở phạm vi quốc tế. Ba 
năm sau, năm 1948, Tuyên ngôn Thế 
giới về Quyền con người được thông qua 
và là “thành tựu chung của cả nhân 
loại”. Mặc dù Tuyên ngôn không có hiệu 
lực như một điều ước quốc tế, song nó là 

văn bản cụ thể hóa những nội dung về 
quyền con người được đề cập trong Hiến 
chương LHQ ∗và vì thế nó được coi là sự 
mở rộng của bản Hiến chương này, và 
sau này nó được nhiều học giả của luật 
quốc tế thừa nhận như Hiến pháp quốc 
tế về quyền con người. Tầm quan trọng 
và ý nghĩa của Tuyên ngôn thể hiện ở 
chỗ nó là văn kiện pháp lý đầu tiên ghi 
nhận quyền con người trên hầu hết tất 
cả các lĩnh vực, từ dân sự, chính trị đến 
kinh tế, xã hội và văn hóa; đồng thời, 
dựa trên Tuyên ngôn, trong nhiều thập 
kỷ tiếp theo, LHQ đã thông qua hàng 
loạt các văn kiện quốc tế cốt lõi khác về 
quyền con người, pháp điển hóa những 
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giá trị được ghi nhận trong Tuyên ngôn, 
như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân 
sự và chính trị (1966), Công ước Quốc tế 
về các Quyền Kinh tế, xã hội và văn hóa 
(1966), Công ước Xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt chủng tộc, Công ước Xóa bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 
nữ (1979), Công ước về Quyền của trẻ 
em (1989)... và gần đây nhất là Công 
ước quốc tế về Quyền của người khuyết 
tật (2006), và Công ước về bảo vệ tất cả 
mọi người khỏi sự mất tích cưỡng bức 
(2006). 

Trong cả hai sự kiện quan trọng liên 
quan đến sự phát triển của luật quốc tế 
về quyền con người ở trên – Hiến 
chương và Tuyên ngôn Thế giới về 
Quyền Con người – Mỹ là một trong 
những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất sự ra 
đời của hai văn kiện này. Nó được thể 
hiện qua việc chính quyền Mỹ đã cử các 
chuyên gia pháp lý hàng đầu tham gia 
vào quá trình soạn thảo của cả hai văn 
kiện trên. Ngoài ra, có thể thấy, nội 
dung của cả hai văn kiện ít nhiều cũng 
chịu ảnh hưởng của Tuyên ngôn Độc lập 
của Mỹ (1776) và những quan điểm của 
các Tổng thống Mỹ. Ví dụ, năm 1941, 
trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, 
Tổng thống Franklin Roosevelt đã đề 
cập đến “bốn tự do – tự do ngôn luận và 
biểu đạt, tự do tôn giáo, tự do trước sự 
ham muốn, và tự do không bị lo sợ”. Cả 
“bốn tự do” này đều được các chuyên gia 
pháp lý của Mỹ mang theo làm cẩm 
nang định hướng trong việc tham gia 
soạn thảo Tuyên ngôn Thế giới về 
Quyền Con người, và cuối cùng cả “bốn 
tự do” đó đã được tiếp thu và ghi nhận 
trong Tuyên ngôn. Chính bởi sự ảnh 
hưởng ít nhiều này của Mỹ, sự tham gia 
tích cực của các chuyên gia Mỹ trong 
quá trình soạn thảo Tuyên ngôn Thế 
giới về Quyền Con người mà nó đã dẫn 

đến những tranh cãi không dứt rằng các 
giá trị về quyền con người trong pháp 
luật quốc tế chủ yếu là các giá trị và 
quan điểm của phương Tây (ám chỉ Mỹ, 
mặc dù có cả sự tham gia tích cực của 
các nước châu Âu như Pháp và Anh). 

Đối với các nước châu á, sự quan 
tâm tới vấn đề nhân quyền trên góc độ 
pháp luật quốc tế có vẻ thận trọng hơn. 
Năm 1948, thời điểm Tuyên ngôn Thế 
giới về Quyền Con người ra đời, mới chỉ 
có bốn nước bỏ phiếu thông qua Tuyên 
ngôn, gồm Trung Quốc, Myanmar, 
Thailand và Philippines. Các quốc gia 
châu á khác thông qua Tuyên ngôn khi 
trở thành thành viên của LHQ. 

Mặc dù Mỹ đóng vai trò tích cực, có 
ảnh hưởng và ủng hộ mạnh mẽ đối với 
sự ra đời của Tuyên ngôn Thế giới về 
Quyền Con người, nhưng phải mãi đến 
giữa những năm 1970 vấn đề nhân 
quyền mới được coi là trọng tâm trong 
chính sách đối ngoại của Mỹ. Từ đó đến 
nay, mỗi chính quyền ở Mỹ đều muốn có 
dấu ấn riêng của mình về chính sách 
nhân quyền. 

Có thể nói rằng tuy chính sách nhân 
quyền cũng đã được các chính quyền 
tiền nhiệm coi trọng, nhưng chính 
quyền của Tổng thống Jimmy Carter 
(1977-1981) mới tạo sự chuyển hướng 
mạnh mẽ trong chính sách nhân quyền, 
sử dụng vấn đề nhân quyền như một 
công cụ sắc bén trong chính sách đối 
ngoại để can thiệp vào công việc nội bộ 
của các quốc gia. Với sự hậu thuẫn 
mạnh mẽ của Quốc hội, chính quyền của 
Tổng thống Carter đã lồng ghép và thể 
chế hóa vấn đề nhân quyền, coi nó là 
một bộ phận cấu thành trong bộ máy 
hoạt động của ngành ngoại giao Mỹ, 
nâng tầm quan tâm về nhân quyền khi 
thường xuyên nêu và chỉ ra những 
trường hợp mà Mỹ gọi là tù nhân chính 
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trị và nạn nhân của vi phạm quyền con 
người tại các diễn đàn đa phương và 
trong các cuộc tiếp xúc cấp cao song 
phương.  

Chính sách ngoại giao nhân quyền 
của chính quyền Tổng thống Carter 
được thể hiện ở hai kênh – ngoại giao 
thầm lặng (quiet diplomacy) và ngoại 
giao công khai (public diplomacy). Sự 
coi trọng vấn đề nhân quyền trong 
chính sách đối ngoại của chính quyền 
Tổng thống Carter còn được thể hiện cả 
ngay đối với các nước đồng minh của 
Mỹ. Tổng thống Carter cho rằng Mỹ sẽ 
cần phải thúc giục cả với các đồng mình 
của mình về nhân quyền. Vì thế, các 
nước như Hàn Quốc cũng chịu sự giám 
sát rất chặt chẽ của Mỹ về thành tích 
nhân quyền. 

Chính quyền của Tổng thống 
Ronald Reagan (1981-1989) chuyển 
hướng tiếp cận gần như ngược lại với 
chính sách nhân quyền của chính quyền 
Tổng thống Carter. Trong giai đoạn này, 
chính sách ngoại giao nhân quyền của 
Mỹ hướng vào các nước được coi là đối 
thủ trong Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là 
các nước trong khối Xô-viết. Trong khi 
gây áp lực về nhân quyền với các nước 
cộng sản, thì Mỹ lại nới lỏng đối với các 
nước đồng minh của mình. Tuy nhiên, 
với Trung Quốc, chính quyền của 
Ronald Reagan lại có một cách tiếp cận 
chính trị thực dụng (realpolitik). Mỹ 
miễn cưỡng gây áp lực với Bắc Kinh, 
song lại gia tăng mức độ chỉ trích và phê 
phán Moscow về vi phạm nhân quyền. 

Nhân quyền trong chính cách ngoại 
giao của chính quyền Tổng thống 
George H.W. Bush (1989-1993) gần như 
không đổi so với chính sách nhân quyền 
của chính quyền Ronald Reagan tiền 
nhiệm. 

Năm 1993, Bill Clinton của Đảng 
Dân chủ trở thành Tổng thống Mỹ 
(1992-2000). Chính sách đối ngoại của 
Đảng Dân chủ nói chung là ủng hộ tự do 
hóa thương mại, thúc đẩy vai trò của 
các tổ chức đa phương, song luôn gắn 
dân chủ, nhân quyền với các vấn đề 
kinh tế và thương mại. Ngay khi bước 
vào Nhà trắng, Tổng thống Bill Clinton 
đã gắn việc trao quy chế thương mại Tối 
Huệ quốc cho Trung Quốc với việc yêu 
cầu nước này phải cải thiện tình hình 
nhân quyền. Tuy nhiên, thời điểm đó, 
quan hệ kinh tế - thương mại giữa Mỹ 
và Trung Quốc ngày càng tăng, nền 
kinh tế và các doanh nghiệp của Mỹ 
được hưởng nhiều lợi ích trong quan hệ 
kinh tế - thương mại với Trung Quốc. Vì 
vậy, trong khi chính quyền thì thúc ép 
và đặt điều kiện cải thiện nhân quyền, 
thì cộng động doanh nghiệp Mỹ lại lên 
tiếng mạnh mẽ ủng hộ và hối thúc chính 
quyền và quốc hội Mỹ trao quy chế Tối 
Huệ quốc cho Trung Quốc. 

Cũng trong năm 1993, LHQ tổ chức 
Hội nghị Thế giới về Quyền Con người ở 
Vienna (Austria). Điều đáng lưu ý là 
xung quanh Hội nghị này một số nước 
châu á như Singapore và Malaysia đưa 
ra luận điểm “giá trị châu á” nhằm bảo 
vệ và đề cao những giá trị văn hóa của 
châu á, bác bỏ quan điểm nhân quyền 
của phương Tây. Khi luận điểm “giá trị 
châu á” được đưa ra, hầu hết các nước 
châu á ủng hộ, đồng thời nó cũng mở ra 
một cuộc tranh luận gần như là giữa hai 
thái cực – châu á và phương Tây. 
Những người đưa ra và ủng hộ luận 
điểm “giá trị châu á” thì cho rằng phát 
triển kinh tế phải là ưu tiên hàng đầu 
rồi mới đến dân chủ hóa, vì vậy sẽ 
không có gì ngạc nhiên khi các nước 
châu á cũng cho rằng các quyền kinh tế 
và xã hội phải được ưu tiên thực hiện so 
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với các quyền chính trị. Song những 
người phản đối lập luận này, chủ yếu là 
các học giả và chính trị gia phương Tây, 
cho rằng quyền con người có giá trị phổ 
quát và tính phổ quát của quyền đồng 
nghĩa với việc sẽ không có sự ưu tiên 
quyền này hơn quyền kia. Nói cách 
khác, phương Tây cho rằng phát triển 
và dân chủ phải đi liền với nhau. Cuộc 
tranh luận này vẫn tiếp tục trong vài 
năm sau đó giữa giới học giả và trên 
phương tiện truyền thông ở châu á và 
phương Tây và chỉ lắng xuống khi 
khủng hoảng kinh tế nổ ra ở châu ¸  
năm 1997. 

Sau khi nhận thấy lợi ích kinh tế đã 
có ảnh hưởng và chi phối nhất định tới 
chính sách nhân quyền đối với các nước 
châu á, chính quyền của Tổng thống 
Bill Clinton chuyển sang các kênh đa 
phương để lên án thành tích nhân 
quyền của một số nước châu á, trọng 
tâm vẫn là Trung Quốc. Tại các diễn 
đàn nhân quyền đa phương như ủy ban 
Nhân quyền của LHQ (từ năm 2006, ủy 
ban này được thay bằng Hội đồng Nhân 
Quyền), Mỹ áp dụng chính sách “nêu 
tên và sỉ nhục (naming and shaming)” 
về thành tích nhân quyền của các nước, 
tích cực vận động để các cơ chế và diễn 
đàn này ra các nghị quyết hàng năm 
phê phán các nước. Tuy nhiên, ngay cả 
tại các diễn đàn này, chính sách như 
trên của Mỹ cũng vấp phải sự phản đối 
gay gắt của nhiều nước và năm 2001 lần 
đầu tiên kể từ khi ủy ban Nhân quyền 
của LHQ ra đời, Mỹ không được bầu vào 
cơ quan này. Trong nhiệm kỳ hai, chính 
sách nhân quyền của chính quyền Tổng 
thống Clinton đối với các nước châu ¸ 
mở rộng sang cả việc hỗ trợ xây dựng 
chế độ pháp quyền, cũng như thúc đẩy 
quá trình từng bước tiến tới tự do hóa 
và cởi mở hơn về chính trị. 

Sự chuyển giao chính quyền từ 
Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa 
năm 2001 một lần nữa lại dẫn đến sự 
thay đổi về trọng tâm trong chính sách 
nhân quyền của chính quyền Mỹ đối với 
châu á. Mặc dù chính quyền của Tổng 
thống George W. Bush (2001-2009) vẫn 
tiếp tục duy trì và nhấn mạnh vấn đề 
nhân quyền trong quan hệ với các nước 
châu á, song không nhấn mạnh nó như 
một trọng tâm trong chính sách đối 
ngoại mà chính quyền của Tổng thống 
Clinton đã làm trong nhiệm kỳ một. 
Thay vào đó, trong chính sách nhân 
quyền toàn cầu của Mỹ, chính quyền 
Bush đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn 
đề tự do tôn giáo và buôn bán người. 
Thực tế là cả hai vấn đề này đều được 
những người có quan điểm bảo thủ 
trong Đảng Cộng hòa rất quan tâm kể 
từ đầu thập kỷ 90. Nhiều nước như 
Trung Quốc bị phê phán về cả hai vấn 
đề này, song lại hầu như không ảnh 
hưởng gì nhiều tới quan hệ chung giữa 
hai bên. Trong vấn đề tự do tôn giáo, 
chính quyền Mỹ đưa ra xếp hạng và 
phân loại theo nhóm nước, trong đó có 
những nước được gọi là “Nước đặc biệt 
quan tâm – Country of Particular 
Concern (CPC)”. Nếu những nước nào 
được coi là CPC thì sẽ chịu sự giám sát 
chặt chẽ hơn về vấn đề tôn giáo và thậm 
chí có thể bị áp đặt lệnh trừng phạt về 
viện trợ hoặc kinh tế. Trong hai nhiệm 
kỳ vừa qua, chính quyền của Tổng 
thống George W. Bush luôn liệt kê một 
số nước như Trung Quốc và Myanmar 
thuộc diện CPC. Mặc dù vậy, chính 
quyền Mỹ chưa lần nào áp đặt lệnh 
trừng phạt với Trung Quốc vì lý do này. 

Phần điểm lại trên đây cho chúng ta 
thấy những chuyển biến trong chính 
sách nhân quyền của các chính quyền 
Mỹ đối với châu á trong ba thập niên 
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trở lại đây. Với mong muốn vấn đề nhân 
quyền không nên là trở ngại trong quan 
hệ kinh tế-thương mại song phương do 
thực tế là nhận thức và cách diễn giải về 
nhân quyền giữa Mỹ và các nước châu ¸ 
còn có nhiều điểm khác biệt, nên hầu 
hết các nước châu á đều hy vọng rằng 
mỗi chính quyền mới ở Mỹ sẽ có cách 
tiếp cận về nhân quyền một cách tích 
cực và trên cơ sở hiểu biết hơn với điều 
kiện và hoàn cảnh của châu ¸.  

2. Chính quyền Obama sẽ áp dụng cách tiếp cận 
nào trong chính sách nhân quyền đối với châu ¸? 

Ngay khi ông Obama đắc cử Tổng 
thống thứ 44 của nước Mỹ trong cuộc 
bầu cử ngày 4/11/2008, nhiều người đã 
dự đoán rằng chính sách nhân quyền 
của ông Obama sẽ phản ánh xu hướng 
chính sách chung của Đảng Dân chủ, đó 
là hướng vào cơ chế đa phương nhiều 
hơn, đặt vấn đề nhân quyền trong hoạt 
động kinh tế-thương mại. Tuy nhiên 
cũng có chuyên gia cho rằng chính sách 
đối ngoại chung của chính quyền 
Obama vẫn là sự tiếp nối chính sách đối 
ngoại của chính quyền tiền nhiệm bởi đó 
là truyền thống từ trước đến nay của 
Mỹ, và có khác chăng thì chỉ là khác về 
cách tiếp cận và cách thức xử lý vấn đề 
mà thôi. Nếu là như vậy thì vấn đề 
nhân quyền trong chính sách đối ngoại 
của chính quyền Obama sẽ không đổi so 
với chính quyền tiền nhiệm. Điều đó có 
thực vậy không? Sẽ giải thích thế nào 
nếu chúng ta trở lại sự chuyển hướng 
cách tiếp cận vấn đề nhân quyền trong 
chính sách đối ngoại của các chính 
quyền Mỹ trước đó? Nhìn vào tình hình 
kinh tế - chính trị ở Mỹ và thế giới hiện 
nay, dù chính quyền của ông Obama 
theo xu hướng nào, cách tiếp cận mới ra 
sao, hay thậm chí là vẫn tiếp tục duy trì 
chính sách nhân quyền của chính quyền 
Bush thì điều chắc chắn rằng chính 

quyền của ông Obama sẽ gặp những 
thách thức chưa từng có và có nhiều ưu 
tiên phải làm ở cả trong nước và trên 
phạm vi toàn cầu, và như thế vấn đề 
nhân quyền có thể sẽ được ít quan tâm 
hơn, trừ khi có quá nhiều sức ép từ một số 
nhóm cực đoan trong Quốc hội. 

Trong bối cảnh khủng hoảng tài 
chính toàn cầu khiến nền kinh tế Mỹ 
suy sụp và kinh tế thế giới hết sức ảm 
đạm trong năm 2008 và dự báo vẫn sẽ 
tiếp tục xấu đi trong năm 2009, đồng 
thời các vấn đề cấp thiết ở phạm vi toàn 
cầu như biến đổi khí hậu, chủ nghĩa 
khủng bố, cuộc chiến ở Iraq, Afganistan, 
vấn đề quan hệ Pakistan và ấn Độ, tiến 
trình hòa bình Trung Đông, vấn đề hạt 
nhân của Iran và Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều Tiên, các cuộc xung đột 
ở châu Phi, v.v..., Mỹ giờ đây đều hiểu 
rằng để giải quyết những vấn đề này, 
chỉ riêng Mỹ thôi là không đủ và vì vậy 
cần có sự hợp tác của tất cả nước, đặc 
biệt là những nước có vai trò và ảnh 
hưởng lớn, có vị trí chiến lược quan 
trọng cho sự ảnh hưởng của Mỹ. Trong 
số những nước đó, một số quốc gia châu 
¸ đóng vai trò hết sức quan trọng đối 
với Mỹ, trước hết phải kể đến Trung 
Quốc. Chính vì thế, Mỹ sẽ không từ bỏ 
chính sách nhân quyền với châu ¸, 
nhưng sẽ không thể có cách tiếp cận cực 
đoan và gây sức ép mạnh được nữa. 

Chính sách nhân quyền của Mỹ với 
Trung Quốc là một ví dụ. Cuộc khủng 
hoảng kinh tế hiện nay đương nhiên sẽ 
có tác động tới quan hệ của Mỹ với châu 
¸ và Trung Quốc. Các cường quốc kinh 
tế toàn cầu, trong đó rõ ràng phải thừa 
nhận bao gồm cả Trung Quốc, cần hợp 
tác chặt chẽ với nhau để ngăn chặn sự 
suy thoái kinh tế hơn nữa. Trung Quốc 
hiện là nước cầm nợ lớn nhất của Mỹ, 
đồng thời ngày càng có ảnh hưởng tới 



46  Thông tin Khoa học xã hội, số 1.2009 

 

kinh tế thế giới. Vì thế, quan hệ kinh tế 
sẽ đòng vai trò chủ đạo trong quan hệ 
song phương giữa hai nước trong giai 
đoạn đầu của chính quyền Obama. Việc 
phê phán nhân quyền với Trung Quốc 
vào thời điểm này chắc chắn sẽ làm cho 
sự hợp tác giữa hai bên trở nên khó 
khăn hơn, vì lâu nay Trung Quốc không 
chỉ luôn bác bỏ việc Mỹ chỉ trích nhân 
quyền của nước họ mà còn ra cả báo cáo 
hàng năm phê phán lại thành tích nhân 
quyền của Mỹ. 

Nếu như trong cuộc khủng hoảng 
tài chính-tiền tệ ở Đông Nam á năm 
1997, Mỹ còn có tiếng nói ảnh hưởng khi 
hỗ trợ một số nước ở khu vực vượt qua 
cơn bão tài chính khi đó; còn nay, ngay 
cả Mỹ đang phải vật lộn tự cứu sự sụp 
đổ của hệ thống tài chính và khó khăn 
kinh tế của chính mình, và các nước 
châu á cũng đang tự chèo lái vượt qua 
cuộc khủng hoảng hiện nay và có phần 
ít nghiêm trọng hơn, thì tinh thần “giá 
trị châu á” lại được đẩy lên cao. Do vậy, 
nếu như bây giờ Mỹ hô hào và thúc đẩy 
tư tưởng thị trường tự do cũng như 
khuyến khích cải cách kinh tế song 
hành với cải cách chính trị thì sẽ khiến 
nhiều nước châu á càng không chấp 
nhận, nếu không muốn nói là sẽ cười 
chê lại Mỹ. 

Trong hoàn cảnh như trên, chính 
quyền Obama sẽ có cách tiếp cận từng 
bước và dè dặt hơn trong chính sách 
nhân quyền. Trước hết, Mỹ sẽ cải thiện 
hình ảnh tiêu cực của Mỹ bằng cách có 
những biện pháp giải quyết nhanh 
chóng vấn đề được cho là lạm dụng 
nhân quyền của Mỹ bắt nguồn từ cuộc 
chiến chống khủng bố và cuộc chiến ở 
Iraq. Mỹ đã bị cộng đồng quốc tế phê 
phán nặng nề về những vụ tai tiếng liên 
quan tới việc giam giữ và lính Mỹ tra 
tấn vô nhân đạo tù nhân ở Vịnh 

Guantanamo và nhà tù Abu Ghraib ở 
Iraq. Trong chiến dịch tranh cử của 
mình, ông Obama đã hứa sau khi trúng 
cử sẽ đóng cửa nhà tù ở Vịnh 
Guantanamo, và nay là lúc ông phải 
thực hiện lời hứa đó. Nhiều chuyên gia 
cho rằng nếu ông Obama làm được điều 
này thì không những cải thiện hình ảnh 
nhân quyền của Mỹ mà còn có ảnh 
hưởng tới những nước có cộng động Hồi 
giáo lớn ở châu á như Indonesia, 
Malaysia, Philippines và Thailand. 

Một điểm khác với ông Bush là ông 
Obama cam kết đẩy mạnh sự can dự 
của Mỹ vào các cơ chế đa phương, kể cả 
trong vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, 
cách tiếp cận nhân quyền của chính 
quyền Obama sẽ khác với cách tiếp cận 
của các chính quyền trước đây trong các 
cơ chế đa phương đối với một vài nước 
châu á, đặc biệt là với Trung Quốc. Mỹ 
sẽ không thể lên án cực đoan phê phán 
thẳng thừng theo kiểu “nêu tên và sỉ 
nhục” với Trung Quốc trong các diễn 
đàn như ủy ban Nhân Quyền của LHQ 
trước đây nữa, đó là chưa kể ủy ban này 
từ năm 2006 đã được thay bằng Hội 
đồng Nhân quyền – một cơ chế mà từ 
khi ra đời cho đến nay luôn bị Mỹ tẩy 
chay. Bởi theo Mỹ Hội đồng Nhân 
Quyền tập trung phê phán đồng minh 
Israel quá nhiều trong khi lại nhẹ tay 
với một số nước khác như Cuba và 
Myanmar. Ngoài ra, với vị thế và vai trò 
ngày càng ảnh hưởng của Trung Quốc 
trên trường quốc tế, nhất là với châu 
Phi, chính quyền của ông Obama có thể 
còn phải dựa vào Trung Quốc để giải 
quyết nhiều vấn đề quốc tế như xung 
đột ở Sudan, đàm phán sáu bên về vấn 
đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Đối với Myanmar, từ trước đến nay 
Mỹ vẫn có thái độ cứng rắn trong vấn đề 
nhân quyền với nước này. Trong những 
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năm gần đây, một liên minh quốc tế 
không chính thức, gồm Mỹ, Liên minh 
châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, 
ASEAN và ấn Độ, dường như đã được 
hình thành trong vấn đề chính sách đối 
với Myanmar. Hiện nay, Mỹ có ý định 
bổ nhiệm một Đại diện đặc biệt và Điều 
phối viên Chính sách của Mỹ về 
Myanmar với cương vị là một Đại sứ. Có 
thể, việc này sẽ được xúc tiến sớm sau 
khi ông Obama chính thức nhậm chức. 

Một cơ chế đa phương mà Mỹ sẽ tận 
dụng để thúc đẩy các cuộc đối thoại 
nhân quyền với các nước ở khu vực 
Đông Nam á chính là từ việc ra đời và 
có hiệu lực của Hiến chương ASEAN 
mới. Hiến chương ASEAN mới kêu gọi 
thành lập một cơ quan nhân quyền khu 
vực, mặc dù chức năng và nhiệm vụ của 
cơ quan này vẫn chưa được cụ thể hóa 
nhưng nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ và các nước phương Tây, đặc 
biệt là Mỹ, coi đó là cơ hội để đẩy mạnh 
vấn đề nhân quyền ở khu vực này. Gần 
đây, bên cạnh ý định ký tham gia Hiệp 
ước Hợp tác và Thân thiện ASEAN, Mỹ 
đã thiết lập vị trí Đại sứ Mỹ về ASEAN. 
Chắc chắn rằng, một trong những 
nhiệm vụ của Đại sứ Mỹ về ASEAN là 
thúc đẩy việc hiện thực hóa vấn đề 
thành lập cơ quan nhân quyền theo 
Hiến chương ASEAN.  

Tóm lại, chưa rõ ràng cách tiếp cận 
nào trong chính sách nhân quyền với 
châu á sẽ được chính quyền của ông 
Obama sử dụng, song cho đến nay qua 
những tuyên bố liên quan đến chính 
sách đối ngoại của ông Obama trong 
quá trình vận động tranh cử và nhiều 
nhận định của các chuyên gia ở Mỹ, có 
thể thấy rằng chính quyền Obama sẽ có 
cách tiếp cận cởi mở hơn và đa phương 
về vấn đề nhân quyền với châu á. Thực 
tế, điều này sẽ có lợi cho Mỹ khi muốn 

khôi phục lại hình ảnh trong cộng động 
Hồi giáo ở Đông Nam á. Bên cạnh đó, xét 
từ nhiều góc độ khác nhau, các chuyên 
gia Mỹ cho rằng cách tiếp cận đa phương 
trong chính sách nhân quyền với châu ¸ 
cũng sẽ giúp Mỹ thúc đẩy vấn đề nhân 
quyền trên phạm vi toàn cầu.  

3. Chính sách nhân quyền của Mỹ dưới thời Tổng 
thống Obama với Việt Nam 

Nhìn chung, kể từ khi hai nước bình 
thường hóa quan hệ năm 1995 đến nay, 
tuy nhân quyền luôn là vấn đề được đề 
cập trong quan hệ giữa hai nước, kể cả 
trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, song nó 
không nghiêm trọng đến mức dẫn đến 
sự ngưng trệ trong quan hệ song 
phương hay Mỹ áp dụng lệnh trừng 
phạt như với Myanmar. Có thể nói, 
trong nhiệm kỳ hai nhiệm kỳ của Tổng 
thống George W.Bush, nhất là trong 
nhiệm kỳ hai, chính sách nhân quyền-
tôn giáo của chính quyền Mỹ có vẻ 
thuận cho Việt Nam. Mỹ đã đưa Việt 
Nam ra khỏi danh sách CPC. ủy ban Tự 
do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ - cơ quan 
được lập ra theo một đạo luật của Quốc 
hội Mỹ - luôn đề nghị chính quyền Bush 
đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, 
nhưng đều bị từ chối, trong khi một số 
nước khác ở châu á, trong đó có Trung 
Quốc, luôn nằm trong danh sách này.  

Vẫn còn sớm khi nói thuận hay 
không thuận trong chính sách nhân 
quyền của Mỹ với Việt Nam dưới thời 
Tổng thống Obama, song hy vọng là nó 
sẽ vẫn tiếp tục theo chiều hướng thuận. 
Hy vọng này là có cơ sở khi người đứng 
đầu ngành ngoại giao của Mỹ được ông 
Obama chỉ định là bà Hilary Clinton, 
phu nhân của cựu Tổng thống Bill 
Clinton. Cả hai ông bà Clinton có thể 
nói là đều có cảm tình với Việt Nam.  

Tuy nhiên, nói như trên không có 
nghĩa là Mỹ sẽ không chỉ trích và lên án 
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Việt Nam về vấn đề nhân quyền-tôn 
giáo nữa. Một điều chắc chắn là hàng 
năm, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn ra báo cáo 
chỉ trích thành tích nhân quyền của 
Việt Nam. Nhưng đó là việc mà Mỹ làm 
với tất cả các nước trên thế giới, kể cả 
với các nước đông minh của Mỹ. Nhiều 
nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ vẫn có thái 
độ không thiện chí với Việt Nam và luôn 
kêu gọi thông qua Đạo luật Nhân quyền 
Việt Nam, mặc dù cho đến nay vấn đề 
này chưa một lần thành công. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần và 
chủ động đẩy mạnh tiếp túc, đối thoại 
với Mỹ trong cả cơ chế đa phương và 
song phương về vấn đề nhân quyền. 
Việc hiện nay Việt Nam là ủy viên 
không thường trực của Hội đồng Bảo an 
LHQ cũng như sự tham gia tích cực của 
Việt Nam trong các cơ chế và diễn đàn 
đa phương khác như ASEAN, APEC, 
ASEM... đã cho thấy vị thế và tiếng nói 
của Việt Nam có ảnh hưởng nhất định 
tới các vấn đề quốc tế. Bản thân Mỹ 
cũng ghi nhận điều này. Vì vậy, Việt 
Nam có thể tận dụng ảnh hưởng và vị 
thế của mình để ngăn chặn việc đưa vấn 
đề nhân quyền của Việt Nam ra các cơ 
chế đa phương. ở cấp độ song phương, 
sau một thời gian gián đoạn, hiện nay 
hai nước đã cũng đã nối lại đối thoại về 
nhân quyền. Mặc dù các cuộc đối thoại 
sẽ không bao giờ đi đến loại bỏ được tất 
cả những quan điểm còn trái ngược 
nhau, song nó là cơ chế để hai bên hiểu 
về lập trường của nhau hơn, không để 
vấn đề nhân quyền cản trở quan hệ lợi 
ích chung của hai nước. Đồng thời, cần 
đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa Việt 
Nam và Mỹ; tích cực khuyến khích và 
tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng Việt 

kiều tiến bộ ở Mỹ vận động nhằm ngăn 
chặn những ý định tiêu cực phê phán 
vấn đề nhân quyền-tôn giáo ở Việt Nam. 
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